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 Tóm tắt

Hàng năm trên toàn thế giới có khoảng 4 triệu trẻ sơ sinh bị chết do các can thiệp đơn giản, hiệu quả không được áp dụng trong chăm sóc sức khoẻ trẻ sơ sinh. Vì vậy việc  nghiên cứu tăng cường đưa các kiến thức dựa vào bằng chứng khoa học vào trong thực hành chăm sóc sức khoẻ trẻ sơ sinh là rất cấp bách. Từ  mấy thập kỉ gần đây, nước ta đã đạt được những thành tựu rất to lớn trong lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ và giảm tử vong trẻ em dưới 5 tuổi nói chung nhưng còn hạn chế trong việc giảm tử vong trẻ sơ sinh. 

Chúng tôi xây dựng đề cương dự án nghiên cứu can thiệp thử nghiệm ngẫu nhiên tại cộng đồng bằng phương pháp hỗ trợ tập trung vào cán bộ trạm y tế và cán bộ chủ chốt tại cấp xã nhằm tăng cường sức khoẻ và giảm tử vong sơ sinh tại tỉnh Quảng Ninh. 

Giả thiết của nghiên cứu là bằng những tác động của “nhóm hỗ trợ” phù hợp với nhu cầu và hoàn cảnh cụ thể của địa phương, “nhóm cán bộ can thiệp” sẽ thúc đẩy thành công những thay đổi của họ trong thực hành chăm sóc trẻ sơ sinh dựa vào bằng chứng.

Các kết quả khởi đầu mong đợi là giảm tử vong sơ sinh và thực hiện đúng các thường qui chăm sóc cho trẻ sơ sinh dựa vào hướng dẫn chuẩn Quốc gia, ví dụ: đảm bảo cuộc đẻ an toàn, trẻ được giữ ấm, được bú mẹ sớm và bú mẹ hoàn toàn, người mẹ và trẻ sơ sinh được thăm khám tại nhà trong vòng một tuần đầu sau đẻ. 

Đặt vấn đề

Tăng cường áp dụng kiến thức vào trong thực hành chăm sóc sức khoẻ 
Một thách thức rất lớn hiện nay là làm thế nào để thực hành các kiến thức dựa vào bằng chứng trong lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ một cách rộng rãi và hiệu quả nhất? Tăng cường thực hành các kiến thức dựa vào bằng chứng sẽ cải thiện chất lượng và nâng cao kết quả các hoạt động chăm sóc sức khoẻ. Tài liệu “Những lợi ích và hiệu quả của các chiến lược triển khai thực hành các hướng dẫn về chăm sóc sức khoẻ” của Grimshaw và CS đã tổng hợp từ 235 nghiên cứu cho thấy 86% các nghiên cứu này có sự cải thiện rõ rệt về kết quả chăm sóc sức khoẻ1. Tuy nhiên, do tính không đồng nhất trong các nghiên cứu can thiệp và sự khác nhau rất lớn từ các yếu tố kinh tế-xã hội, phong tục, tập quán ở mỗi khu vực nên không thể khẳng định được chiến lược thực hiện nào là hiệu quả nhất. Các tác giả cũng nhấn mạnh là cho tới nay mới có rất ít nghiên cứu về lĩnh vực áp dụng kiến thức vào trong thực hành được thực hiện ở các nước thu nhập thấp hoặc thu nhập trung bình2. 

Tổ chức Y tế Thế giới, tổ chức Hợp tác hữu nghị Toàn cầu vì Sự sống của Trẻ em và tổ chức Vì sự sống của Trẻ em Bellagio đang kêu gọi các Quốc gia thực hiện các can thiệp và các nghiên cứu định hướng-hành động Vì sự sống của Trẻ em đặc biệt cho các nước đang phát triển3. 
Sức khoẻ trẻ sơ sinh và mục tiêu phát triển Thiên niên kỉ

Hàng năm trên toàn Thế giới vẫn có trên 10 triệu trẻ em bị tử vong, trong đó 4 triệu là trẻ sơ sinh và hầu hết (99%) số trẻ bị tử vong này xảy ra ở các nước đang phát triển4. Chúng ta chỉ có thể đạt được Mục tiêu thứ 4 Phát triển Thiên niên kỉ (MDG-4) là giảm tỉ lệ tử vong trẻ em còn hai phần ba vào năm 2015 so với năm 1990 bằng cách tập trung giảm tỉ lệ tử vong sơ sinh. Một tập hợp nhỏ các gói can thiệp toàn diện dựa vào bằng chứng, có hiệu quả và chi phí thấp cho  chăm sóc chu sinh có thể giảm được phần lớn (72%) số trẻ bị tử vong này5. Đặc biệt, năm giải pháp can thiệp hiệu quả tập trung vào giai đoạn sau sinh là thiết lập sớm việc nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn, giữ ấm cho trẻ, chăm sóc bà mẹ kangaroo, phòng tránh nhiễm trùng và hồi sức cấp cứu6. Vì vậy, cần tiến hành nghiên cứu các cách tiếp cận khác nhau để mang những can thiệp hiệu quả này vào trong thực hành chăm sóc sơ sinh để nâng cao sức khoẻ và giảm tử vong cho trẻ sơ sinh7. Một vài nghiên cứu gần đây đã mô tả kết quả rất khả quan bằng cách tiếp cận dựa vào cộng đồng8-10.

Sức khoẻ trẻ sơ sinh ở Việt Nam

Nước ta là một nước đang phát triển, nhưng đã đạt được những thành tựu rất ấn tượng trong lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ trẻ em và giảm tử vong cho trẻ em ngay cả trong thời kì còn chiến tranh chống Mĩ. Sau các công cuộc đổi mới về kinh tế và chính trị (từ năm 1986 tới nay), tỉ lệ tử vong của trẻ em nước ta đã giảm và ở mức tương đương với các nước có mức thu nhập trung bình trong khu vực11. Tuy nhiên, tỉ lệ tử vong sơ sinh thay đổi không đáng kể trong suốt hơn 30 năm qua và hiện tại tử vong sơ sinh vẫn chiếm ba phần tư tử vong của tất cả trẻ em dưới 1 tuổi12. Thêm vào đó, một nghiên cứu mới đây của nhóm nghiên cứu chúng tôi cho thấy sự khác nhau rất lớn về tỉ lệ tử vong trẻ em ngay trong một tỉnh, điều này càng khẳng định rằng tỉ lệ tử vong sơ sinh cao và sức khoẻ sơ sinh có sự khác biệt lớn vẫn tồn tại ở nước tai13. Đảng và Chính phủ nước ta đã khẳng định rằng Tăng cường Chăm sóc Sức khoẻ Bà mẹ – Trẻ Sơ sinh và giảm tử vong sơ sinh là một trong các lĩnh vực ưu tiên của chiến lược chăm sóc sức khoẻ nhân dân. Vì vậy, các hướng dẫn thực hành dựa vào bằng chứng trong Chăm sóc Sức khoẻ Sinh sản như “Hướng dẫn chuẩn Quốc gia về Chăm sóc Sức khoẻ Sinh sản” năm 2003 đã được ban hành cho tất cả các cơ sở y tế trong cả nước thực hiện 14.
Hiện nay các bà mẹ sinh con tại bệnh viện trong cả nước ta đạt tỉ lệ khá cao - khoảng 75%. Tuy nhiên, những can thiệp dựa vào cộng đồng để chăm sóc trong thời gian mang thai và chăm sóc sau đẻ cho người mẹ và trẻ sơ sinh vẫn rất quan trọng và liên quan trực tiếp đến việc tăng cường sức khoẻ và giảm tử vong bà mẹ và trẻ sơ sinh 9. Chúng tôi tin tưởng rằng phương pháp hỗ trợ, dựa vào một nhóm và bằng cách tiếp cận phù hợp để thực hiện các thực hành đúng là một giải pháp can thiệp có triển vọng cho lĩnh vực tăng cường thực hành kiến thức trong chăm sóc sức khoẻ trẻ sơ sinh.

Can thiệp bằng phương pháp hỗ trợ được chọn cho dự án nghiên cứu can thiệp này dựa trên nhiều nghiên cứu khoa học đã khẳng định rằng kết quả của việc thực hành các kiến thức cơ bản dựa vào bằng chứng chủ yếu là kết quả của sự hợp tác làm việc giữa các cá nhân và tác động/ảnh hưởng của hoàn cảnh cụ thể địa phương hơn là việc ban hành các văn bản, chỉ thị và hướng dẫn thực hiện từ trung ương đến cơ sở. Nghĩa là, việc thực hành chăm sóc sơ sinh đúng sẽ đạt được nếu nó phù hợp với các mục tiêu được xác định dựa trên hoàn cảnh kinh tế-xã hội cụ thể của địa phương15. 
Ba thành tố quyết định của quá trình can thiệp hỗ trợ là: 1) Sử dụng kiến thức dựa vào bằng chứng, bao gồm “Hướng dẫn chuẩn Quốc gia về Chăm sóc Sức khoẻ Sinh sản” và các kết quả nghiên cứu khoa học trong CSSK trẻ Sơ sinh. 2) Hỗ trợ quá trình làm việc giữa người thực hành (cán bộ trạm y tế) và cán bộ chủ chốt của địa phương theo phương pháp làm việc tích cực (xác định vấn đề - lập kế hoạch – thực hiện - đánh giá kết quả). 3) Các thực hành chăm sóc sơ sinh đúng này phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của địa phương trong từng giai đoạn (theo nguyện vọng của dân, phát triển kinh tế, xã hội và phong tục tập quán...) 
Sự thành công của quá trình can thiệp này sẽ tăng tốc độ cho các cán bộ TYT thay đổi nhận thức, thái độ và thực hành chăm sóc sơ sinh đúng của họ để tăng cường sức khoẻ cho bà mẹ và trẻ sơ sinh của địa phương được triển khai mô hình này.

Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu chung của đề tài nghiên cứu là đánh giá kết quả phương pháp hỗ trợ tại cộng đồng nhằm tăng cường sức khoẻ và giảm tử vong sơ sinh tại tỉnh Quảng Ninh.
Mục tiêu cụ thể:

· Triển khai mô hình can thiệp hỗ trợ cộng đồng tập trung vào cán bộ trạm y tế và cán bộ chủ chốt cấp xã nhằm tăng cường chăm sóc sức khoẻ và giảm tử vong sơ sinh.
· Đánh giá hiệu quả mô hình can thiệp hỗ trợ cộng đồng trong chăm sóc sức khoẻ sơ sinh bằng cách so sánh kiến thức và thực hành dựa vào bằng chứng của cán bộ y tế và người mẹ ở nhóm can thiệp và  nhóm không can thiệp.
Tổng quan các tài liệu nghiên cứu

Sự hiểu biết dựa vào kết quả của các chiến lược thực hành các kiến thức khác nhau thường chưa  đủ1. Đây là một chủ đề rất trọng tâm mà chúng tôi đang cố gắng thực hiện trong dự án nghiên cứu này. Trên thực tế, một số nghiên cứu với cách tiếp cận từ cộng đồng đã mang lại sự thành công ngoài dự đoán16-18. Nếu một chiến lược thay đổi thực hành mà đôi khi thành công và đôi khi thất bại thì chiến lược đó chưa thể mang ra khuyến cáo thực hiện rộng rãi được19.

Một lĩnh vực đang được quan tâm khuyến khích là lĩnh vực nghiên cứu cập nhập kiến thức trong chăm sóc sức khoẻ dựa vào lí thuyết 17, 20, 21. Trong đề cương dự án nghiên cứu này, chúng tôi ứng dụng cơ sở lí thuyết của mô hình “Thúc đẩy Hành động bằng Thực hiện Nghiên cứu trong Dịch vụ Sức khoẻ (PARIHS)22. Mô hình này nêu rõ tầm quan trọng của ba thành tố quyết định sự thành công trong lĩnh vực thay đổi thực hành lâm sàng: a)tính hiển nhiên của bằng chứng khoa học đang được áp dụng, b) hoàn cảnh thực tế của khu vực nhận tác động thay đổi và c)mô hình hỗ trợ cần thiết đảm bảo cho quá trình thay đổi thành công. Chúng tôi đang ứng dụng thành tố thứ ba – thành tố hỗ trợ như là một công cụ can thiệp ban đầu, nhưng luôn coi trọng và phối hợp cả hai thành tố kia của mô hình.

Hỗ trợ là chức năng hoạt động mà đã được mô tả dưới nhiều tên khác khau, ví dụ: chất xúc tác thay đổi, người chỉ đạo ý kiến, người lập luận kiến thức23. Về cơ bản, hỗ trợ được tiếp cận bởi một người thực hiện các nhiệm vụ và công việc đặc biệt nhằm giúp đỡ hoặc tạo thuận lợi cho người khác làm việc24. Tác giả Burrovs đã gợi ý một định nghĩa tập trung hơn vào sự tương tác “Hỗ trợ là một quá trình rất năng động hướng tới mục tiêu mà ở đó các thành viên làm việc với nhau trong một bầu không khí tôn trọng, chân thành và bình đẳng với nhau để học tập lẫn nhau thông qua các ý kiến có suy nghĩ sáng tạo và có nhận định phê phán” 25. Người hỗ trợ phải làm việc tích cực, năng động, tập trung vào việc giúp đỡ/hỗ trợ/tạo thuận lợi, làm cho từng hoạt động có thể thực hiện được và phát triển một quá trình học tập hơn là quá trình nói chuyện hoặc thuyết phục người khác về cái mà họ phải làm15. Tác giả Stetler và các cộng sự đã mô tả hỗ trợ như là một quá trình cân nhắc để giải quyết các vấn đề có tác động lẫn nhau và hỗ trợ những điều nảy sinh trong thực tế cần thiết liên quan đến việc thúc đẩy và mối liên quan đến nhiều người một cách tích cực26. Trọng tâm của sự hỗ trợ là thách thức giữa các thực hành hiện tại và hỗ trợ phương pháp làm việc mới14. Một số nghiên cứu về lĩnh vực hỗ trợ gần đây quan tâm nhiều vào hiệu quả của người hỗ trợ, nhưng kết quả chưa thể hiện được rõ ràng. Dựa vào tổng quan các nghiên cứu, tác giả Harvey và cộng sự14 gợi ý rằng người hỗ trợ trao đổi thông tin trực tiếp với người nhận hỗ trợ đã mang lại một số kết quả trong việc thay đổi thực hành lâm sàng và thực hành quản lí/tổ chức mặc dù mức độ kết quả có khác nhau và liên quan chi phí có khác nhau. Tác giả Thompson và cộng sự15 nêu lên sáu nghiên cứu can thiệp sử dụng người hỗ trợ từ bên ngoài đến tham gia vào các hoạt động của dự án nhưng chưa nêu rõ được kết quả của người hỗ trợ. Tóm lại, chiến lược hỗ trợ đang được làm thí điểm ở một vài khu vực các nước đang phát triển. 

Đã có một số bằng chứng khoa học về tính hiệu quả của các can thiệp dựa vào cộng đồng nhằm nâng cao sức khoẻ chu sinh ở các nước đang phát triển9. Theo tổng quan các tài liệu nghiên cứu thì những thử nghiệm can thiệp toàn diện có kết quả thực sự tập trung cho trẻ sơ sinh vẫn chưa có nhiều27. Tuy nhiên đã có một số nghiên cứu can thiệp cố gắng làm giảm khoảng cách chênh lệch giữa kiến thức và hành động2 nhưng chỉ có hai nghiên cứu thử nghiệm chọn mẫu ngẫu nhiên (ở Nepal và ấn Độ) đã áp dụng chiến lược dựa vào cộng đồng rất thành công. Các nghiên cứu can thiệp này cho thấy tử vong sơ sinh đã được giảm một cách rõ rệt bằng các can thiệp thay đổi thực hành của các nhóm phụ nữ tại cộng đồng8-10.

Phương pháp nghiên cứu

1.  Khu vực nghiên cứu

Tỉnh Quảng Ninh là một tỉnh ở phía Đông Bắc nước ta, cách Hà Nội 120 km về phía Đông. Dân số là 1 triệu người, trong đó 80% người dân sống ở khu vực nông thôn và khu vực miền núi. Hệ thống hành chính của tỉnh bao gồm 14 đơn vị tuyến huyện (10 huyện, 3 thị xã và 1 thành phố) với sự khác nhau rất lớn về địa lí (có khu vực đồng bằng, khu vực miền núi và khu vực hải đảo). Vì vậy xét về mặt địa lí, dân số và tổ chức hành chính tỉnh Quảng Ninh được coi là một tỉnh đại diện cho Việt Nam. 

Chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân trong tỉnh chủ yếu dựa vào hệ thống y tế công lập theo 4 tuyến: một BVĐK Trung ương khu vực (BV.VNTĐ-UB), một bệnh viện đa khoa (BVĐK) tỉnh, 14 trung tâm y tế  tuyến huyện và ba bệnh viện ngành Than (tương đương bệnh viện tuyến huyện) và 187 trạm y tế tuyến xã. Vì vậy tổng số các cơ sở y tế cung cấp các dịch vụ chăm sóc trước sinh và chăm sóc cuộc đẻ công lập trong toàn tỉnh là 205 cơ sở.

Nghiên cứu điều tra cơ bản

Nghiên cứu điều tra cơ về thực trạng sức khoẻ trẻ sơ sinh trong toàn tỉnh Quảng Ninh năm 2005 là bước đầu tiên quan trọng của dự án nghiên cứu NeoKIP và đã thực hiện trong 6 tháng của năm 2006 (từ tháng 1 đến tháng 6/2006). Kết quả của điều tra cơ bản cho thấy:
· Chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân trong tỉnh chủ yếu dựa vào hệ thống y tế công lập với tổng số là 205 cơ sở y tế cung cấp các dịch vụ chăm sóc tr​ớc sinh và chăm sóc cuộc đẻ trong toàn tỉnh, bao gồm 187 trạm y tế, 14 trung tâm y tế huyện, ba bệnh viện ngành Than (t​ương đư​ơng bệnh viện tuyến huyện), một bệnh viện đa khoa (BVĐK) tỉnh và một BVĐK Trung ​ương khu vực (BV.VNTĐ-UB). 
· Tổng số trẻ sinh ra sống của toàn tỉnh là 17519, trong đó 16% trẻ được sinh tại các trạm Y tế, 43% tại các bệnh viện huyện, 32% tại bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh và bệnh viện đa khoa Trung ương khu vực Việt Nam Thuỵ Điển Uông Bí và 8% tại nhà. 
· Tỉ lệ tử vong sơ sinh (TVSS) chung toàn tỉnh là 16.2/1000, nhưng tỉ lệ TVSS rất khác nhau trong các huyện, dao động từ 12/1000 đến 44.2/1000 trẻ sinh ra sống. Đặc biệt có tám huyện có tỉ lệ TVSS trên 15/1000 và tỉ lệ TVSS trung bình trong tám huyện này là 24/1000. Đó là các huyện Bình Liêu, Ba Chẽ, Đầm Hà, Hải Hà, Tiên Yên, Hoàng Bồ, Uông Bí và Vân Đồn.
· Tổng số trẻ sinh ra tại nhà là 1461 trẻ và tỉ lệ TVSS ở nhóm trẻ này là 44.5/1000 trong khi TVSS của nhóm trẻ sinh tại cơ sở y tế là 13/1000. Các huyện có tỉ lệ đẻ tại nhà cao nhất là Bình liêu, Ba Chẽ, Đầm Hà, Hải Hà, Tiên Yên , Hoành Bồ. Có huyện tỉ lệ đẻ tại nhà là  50% (Bình Liêu). Các bà mẹ người dân tộc ít người, trình độ văn hoá thấp và kinh tế gia đình nghèo có con tử vong trong giai đoạn sơ sinh cao hơn nhóm bà mẹ người Kinh.

· Số liệu báo cáo thống kê của hệ thống y tế hiện tại không chính xác, không rõ ràng. Số trẻ sinh ra sống thấp hơn số nghiên cứu xấp xỉ 1000 trẻ và tử vong sơ sinh thấp hơn số nghiên cứu là 4 lần.

2. Thiết kế nghiên cứu

Nghiên cứu được thiết kế là một nghiên cứu can thiệp thử nghiệm đối chứng ngẫu nhiên tại cộng đồng nhằm đánh giá hiệu quả phương pháp hỗ trợ về các chỉ số chăm sóc sức khoẻ và tử vong sơ sinh ở khu vực được can thiệp so với khu vực không can thiệp.
3. Quần thể nghiên cứu

Dựa trên kết quả của điều tra cơ bản chúng tôi chọn quần thể nghiên cứu có mục tiêu là quần thể trẻ sơ sinh ở các huyện có tỉ lệ tử vong sơ sinh cao > 15/1000, có tỉ lệ đẻ tại nhà cao và điều kiện kinh tế-xã hội còn khó khăn nhằm tập trung tăng cường sức khoẻ sơ sinh, giảm tử vong sơ sinh bằng mô hình can thiệp hỗ trợ tại cộng đồng. Đó là quần thể trẻ sơ sinh ở các huyện Bình Liêu, Ba Chẽ, Đầm Hà, Hải Hà, Tiên Yên, Hoàng Bồ, Uông Bí và Vân Đồn. Trong năm 2005, có 6227 trẻ sinh ra sống, có 150 trường hợp TVSS, do vậy tỉ lệ TVSS chung trong tất cả 87 xã của 8 huyện thuộc khu vực nghiên cứu là 24/1000. 

Đơn vị thực hiện CSSK chu sinh tại cộng đồng là các trạm y tế. Các cán bộ y tế thực hiện hầu hết các hoạt động chăm sóc trước sinh (khám thai, tuyên truyền CSSK phụ nữ khi mang thai, tiêm phòng uốn ván...), chăm sóc cuộc đẻ cho người mẹ và trẻ sơ sinh tại TYT (nếu người mẹ chọn lựa dịch vụ này tại TYT), và chăm sóc sau sinh (khám tại nhà, tiêm phòng cho trẻ...). Vì vậy toàn bộ 87 TYT trong 8 huyện trên được chọn là 87 đơn vị của quần thể nghiên cứu. 
4. Chọn mẫu ngẫu nhiên

87 xã trong 8 huyện nghiên cứu sẽ được phân loại theo từng cặp 2 xã một dựa vào số trẻ sinh ra trong năm 2005, sau đó được chọn ngẫu nhiên 1 xã can thiệp và một xã đối chứng cho từng cặp xã. Phương pháp can thiệp hỗ trợ của nghiên cứu sẽ được thực hiện tại 43 xã can thiệp, còn các CSSK thường qui vẫn phải duy trì  ở cả hai khu vực của 87 xã.
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5. Phương pháp nghiên cưú
5.1. Xây dựng bộ công cụ nghiên cứu 
Đối với mục tiêu 1:
· Nhóm hỗ trợ
Số l​ượng ng​ười hỗ trợ: 5 người và mỗi một ng​ười thực hiện hỗ trợ 8 - 10 xã.

Tiêu chuẩn chọn: Là cán bộ Hội LHPN tỉnh, tuổi 30-45, kĩ năng giao tiếp cộng đồng tốt, đủ sức khỏe và điều kiện tham gia trong thời gian hoạt động dự án.


Nội dung đào tạo: Vai trò, nhiệm vụ, ph​ơng pháp làm việc của ng​ời hỗ trợ, kiến thức cơ bản về CSSK BM-TSS.

Nhiệm vụ: Hỗ trợ nhóm can thiệp cấp xã thực hiện nhiệm vụ của nhóm

Tham gia các cuộc họp thường kì 
· Nhóm tăng cường CSSK Bà mẹ và Trẻ Sơ sinh tại cộng đồng
Số lượng nhóm: mỗi xã nghiên cứu can thiệp có 1 nhóm với 8 thành viên. 
     Tổng số nhóm là 43 và tổng số thành viên là 43 nhóm x 8 =304 thành viên.
Tiêu chuẩn chọn các thành viên cho nhóm:

Tiêu chuẩn chung là các cán bộ đang công tác tại trạm y tế và lãnh đạo Uỷ ban Nhân dân, Hội Phụ nữ cấp xã, sức khoẻ tốt, được sự đồng ý giới thiệu của lãnh đạo ngành Y tế, Uỷ ban Nhân dân và Hội Phụ nữ tỉnh Quảng Ninh.

4 cán bộ Trạm y tế: trạm tr​ưởng, một nữ hộ sinh/y sĩ Sản Nhi, 1 điều dưỡng làm công tác chăm sóc sức khoẻ bà mẹ và trẻ em, 1 đại diện y tế thôn bản.
4 cán bộ chủ chốt cấp xã: phó chủ tịch UBND phụ trách hoạt động Văn hoá-Xã hội (bao gồm hoạt động y tế), chủ tịch Hội Phụ nữ cấp xã, 1 đại diện chi hội Phụ nữ cấp thôn và 1 cán bộ chuyên trách Dân số cấp xã.
Nhiệm vụ:
Tham gia cuộc họp nhóm thường kì một tháng một lần tại TYT.

Thực hiện các nội dung phiên họp đề ra để tăng cư​ờng CSSK và giảm TVSS của địa phương.
Phư​ơng pháp làm việc: theo mô hình


Xác định vấn đề - Lập kế hoạch - Hành động -Đánh giá
Đối với mục tiêu 2:  Các sổ/biểu mẫu chính cho thu thập số liệu bao gồm: 

· Sổ thu thập số liệu của người hỗ trợ, giám sát hỗ trợ

· Sổ thu thập số liệu của cán bộ y tế thôn bản

· Biểu mẫu thu thập số liệu tại TYT của dự án NeoKIP

· Bộ câu hỏi phỏng vấn cán bộ y tế về nhận thức, kiến thức và thực hành chăm sóc sơ sinh.
· Bộ câu hỏi phỏng vấn bà mẹ tại nhà về chăm sóc sơ sinh và tử vong sơ sinh.
5.2. Cỡ mẫu  

Các tính toán lực mẫu cho cỡ mẫu được dựa vào kết quả điều tra cơ bản (tỉ lệ TVSS và số trẻ sinh ra sống/năm) và kì vọng chỉ số kết quả đầu ra ban đầu (tỉ lệ TVSS giảm còn dưới 12/1000). Theo kết quả của điều tra cơ bản, tỉ lệ TVSS trong khu vực nghiên cứu là 24/1000, số trẻ sinh ra sống/năm là 6227. Do đó, cỡ mẫu là số trẻ sơ sinh cần được nghiên cứu (tính theo công thức của chương trình Stata Epi Info) là 14186 trẻ, vì vậy thời gian nghiên cứu để có đủ số mẫu trên là hai đến ba năm. Nếu hệ thống báo cáo thường qui mô tả cho thấy tỉ lệ TVSS giảm 6/1000 một năm là có ý nghĩa thống kê, ví dụ tỉ lệ TVSS giảm từ 24/1000 xuống còn 18/1000 hoặc thấp hơn (alfa 0.05, beta 0.02). 
Phỏng vấn các trường hợp tử vong sơ sinh với cỡ mẫu toàn thể (150 trường hợp/năm) và phỏng vấn ngẫu nhiên đối chứng với tỉ lệ số mẫu là 1:2 (300 trường hợp/năm) sẽ cho phép mô tả hiệu quả của nghiên cứu can thiệp chọn mẫu ngẫu nhiên là 33% (OR 0.67, 95% CI 0.45-0.99). Số mẫu phỏng vấn của 2 năm (khoảng 300 trường hợp TVSS và 600 trường hợp đối chứng) sẽ cho phép mô tả hiệu quả của 26% (OR 0.74, 95% CI 0.56-0.98). 

Tóm lại số mẫu của hai hoặc ba năm sẽ có khả năng mô tả đư​ợc cả những thay đổi nhỏ hơn của kết quả. 

5.3. Phương pháp can thiệp hỗ trợ
Can thiệp hỗ trợ sẽ tập trung vào cán bộ TYT và cán bộ chủ chốt của tuyến xã/phường trong tỉnh Quảng Ninh. Trạm Y tế là đơn vị chăm sóc sức khoẻ ban đầu ở Việt Nam – nơi cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cơ bản cho người dân, bao gồm chăm sóc trước sinh, đỡ đẻ các trường hợp đẻ thường và chăm sóc sơ sinh. Mỗi một xã/phường có một TYT, mỗi một làng/thôn/khu/bản có một cán bộ y tế thôn bản có nhiệm vụ phối hợp với cán bộ TYT thực hiện CSSK ban đầu cho người dân trong thôn/khu mình phụ trách. Cán bộ YTTB đều được đào tạo kiến thức cơ bản về CSSK và là người đầu tiên ở thôn/khu có thể tiếp xúc, hỗ trợ là cầu nối cho người dân khi cần được CSSK. Mỗi một TYT, có 3 - 6 cán bộ y tế làm việc và được hưởng lương theo qui định của Nhà nước. Một nữ hộ sinh của TYT hoặc một Y sĩ Sản Nhi phụ trách công tác CSSK chu sinh. Cán bộ chủ chốt là một phó Chủ tịch UBND phụ trách công tác Văn Xã và Chủ tịch Hội Phụ nữ xã/phường, cả hai cán bộ chủ chốt này đều là những người ở vai trò quan trọng trong cộng đồng. Hội Phụ nữ là một tổ chức có hệ thống từ Trưng ương đến cơ sở xã/phường và thôn/bản và tham gia vào nhiều hoạt động khác nhau liên quan đến phụ nữ. Hội Phụ nữ ở tất cả các cấp đã có truyền thống tốt đẹp là luôn tích cực tham gia và hỗ trợ rất hiệu quả các hoạt động liên quan đến quyền lợi và sức khoẻ của Phụ nữ ở cộng đồng.

Điều đặc trưng cơ bản của nghiên cứu can thiệp NeoKIP là một số cán bộ của Hội Phụ nữ sẽ làm việc với vai trò người hỗ trợ để giúp đỡ thúc đẩy cán bộ TYT và cán bộ chủ chốt của địa phương tăng cường thực hành chăm sóc sức khoẻ. Năm phụ nữ của Hội Phụ nữ tỉnh Quảng Ninh sẽ được tuyển chọn và đào tạo 1 tuần để có khả năng đảm nhiệm các công việc của người hỗ trợ. Chương trình đào tạo bao gồm các chủ đề như là những yêu cầu, kỹ năng làm việc theo nhóm, các phương pháp tăng cường chất lượng (phương pháp nhóm nhỏ, vòng tròn Lập Kế hoạch - Hành động - Nghiên cứu - Học tập và công cụ đánh giá Điểm mạnh - Điểm yếu - Cơ hội - Thách thức/nguy cơ (SWOT) và kiến thức cơ bản về Chăm sóc chu sinh dựa vào bằng chứng khoa học. Trong số cán bộ hỗ trợ, một người địa phương được chọn là người giám sát của nhóm cán bộ hỗ trợ. Nhiệm vụ của người này là giúp đỡ, hỗ trợ và hợp tác với các cán bộ hỗ trợ trong quá trình hỗ trợ, và báo cáo thông tin trở lại cho người điều hành nhóm nghiên cứu. Cuốn sách “Cẩm nang hướng dẫn thực hành phương pháp hỗ trợ trong Chăm sóc Sức khoẻ” đang được nhóm nghiên cứu NeoKIP biên soạn.

Mỗi cán bộ hỗ trợ sẽ làm việc cố định với một số xã trong suốt thời gian nghiên cứu can thiệp và tổ chức họp cho mỗi xã một tháng một lần. Nhóm cán bộ chủ chốt của xã có tên là “Nhóm Sức khoẻ Bà mẹ và trẻ Sơ sinh” (SKBTTSS) bao gồm ba cán bộ TYT, một y tế thôn bản, một chi hội trưởng Phụ nữ thôn/khu, chủ tịch Hội Phụ nữ và Phó chủ tịch UBND xã/phường. Người hỗ trợ sẽ sử dụng cách giải quyết vấn đề, tham  gia và tiếp cận phù hợp (thay thế cho cách tiếp cận bằng mô tả, diễn giải sau đó viết ra và chỉ dẫn các hành động cụ thể). Dựa vào các thảo luận của các cá nhân và các kinh nghiệm chung, người hỗ trợ sẽ giúp đỡ cách xác định vấn đề, cách tìm kiếm các giải pháp, lập lên chiến lược thay đổi và tăng cường sức mạnh của cán bộ y tế để nâng cao thực hành CSSK của họ. Phương cách hỗ trợ này sẽ đảm bảo chắc chắn được sự tham gia của các thành viên làm việc vì quyền lợi chung của địa phương. Một phương cách chắc chắn nữa để thúc đẩy sự thực hành là sử dụng các khuyến cáo trong Hướng dẫn chuẩn Quốc gia về CSSK Sinh sản. Tóm lại phương pháp này tập trung vào sự phản ánh nghiêm túc các vấn đề thực tế để trên cơ sở đó xây dựng và triển khai  một kế hoạch hành động toàn diện hoặc từng phần trong thời gian cho tới kì họp của tháng sau.  
 Các nhóm có thể bắt đầu làm việc với từng vấn đề riêng lẻ nhưng phải hoàn thành tốt và có ảnh hưởng tốt đến việc giải quyết các vấn đề chung của sức khoẻ chu sinh. Quá trình hoàn thành tốt từng công việc này là một yếu tố đóng góp cho hoạt động mở rộng giai đoạn can thiệp trong ba năm, bắt đầu vào cuối năm 2007. Hoạt động đánh giá kết quả can thiệp sẽ được thực hiện sau 12 đến 18 tháng triển khai nghiên cứu tại cộng đồng. 

Nghiên cứu can thiệp điểm đã được thực hiện vào tháng 6/2007 nhằm thu thập kinh nghiệm đào tạo cho người hỗ trợ và thực hành các cuộc họp hỗ trợ điểm trong hoàn cảnh thực tế ở cộng đồng. Hai phụ nữ được tuyển chọn từ tổ chức Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Ninh đã được đào tạo một số kiến thức cơ bản về sức khoẻ chu sinh, kiến thức về phuơng pháp hỗ trợ cộng đồng trong lĩnh vực tăng cường chăm sóc sức khoẻ cho bà mẹ và trẻ sơ sinh và đã thực hành điểm bốn cuộc họp hỗ trợ tại một xã và một phường ở thị xã Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.

5.4. Thu thập số liệu và các chỉ số đo lường đầu ra 

Các số liệu sau sẽ được thu thập: (1) qúa trình hỗ trợ, (2) kiến thức và thực hành của cán bộ y tế về chăm sóc chu sinh, (3) các chỉ số về sức khỏe sơ sinh bao gồm cả chỉ số về tử vong sơ sinh (các biến số đầu ra cơ bản). Qúa trình thu thập số liệu sẽ được tiến hành ngay khi bắt đầu và liên tục trong qúa trình can thiệp. Nâng cao chất lượng báo cáo cũng là một nội dung trong can thiệp được tiến hành đồng thời bằng cách đào tạo cho chính nhân viên làm việc trong dự án. Số liệu thu thập chủ yếu từ hệ thống báo cáo của hệ thống y tế, phỏng vấn và thảo luận nhóm.   

(1) Qúa trình hỗ trợ

Các hoạt động của qúa trình hỗ trợ sẽ được theo dõi, giám sát thường xuyên. Các vấn đề như lựa chọn các nội dung can thiệp, phối hợp giữa người hỗ trợ và các thành viên trong nhóm, các bước thực hiện trong qúa trình hỗ trợ sẽ được tiến hành như nhau ở tất cả địa bàn can thiệp. Nguồn số liệu sẽ được tổng hợp bằng phương pháp phối hợp 3 chiều, có nghĩa là tổng hợp số liệu từ nhật ký ghi chép của người hỗ trợ, các phỏng vấn và các kết qủa theo dõi, giám sát tại cuộc họp nhóm ở trạm y tế xã. Kết qủa sẽ được trình bày theo phương pháp phân tích nghiên cứu chất lượng.  

(2) Kiến thức và thực hành của cán bộ y tế

Trước khi tiến hành can thiệp, dự án đã tiến hành một nghiên cứu đánh giá kiến thức về thực hành chăm sóc chu sinh dựa trên bằng chứng. Kết qủa nghiên cứu cho thấy rõ là kiến thức của cán bộ y tế về lĩnh vực chăm sóc sức khỏe chu sinh còn rất hạn chế và cần thiết phải có can thiệp và theo dõi hiệu qủa can thiệp ở nội dung này. So sánh thực hành của nhóm can thiệp và nhóm đối chứng sẽ được tiến hành vào cuối giai đoạn can thiệp. Chúng tôi sẽ phỏng vấn cá nhân và thảo luận nhóm để đánh giá sự thay đổi. Phương pháp phân tích số liệu sẽ được sử dụng là phương pháp phân tích nội dung.

(3) Tử vong và các chỉ số về sức khỏe sơ sinh 
Các chỉ số về sức khỏe và tử vong sẽ được thu thập theo qui trình như sau: đầu tiên là thu thập số liệu từ các nhân viên y tế thôn bản. Những cán bộ này sẽ được phát một quyển số để ghi các thông tin về các phụ nữ mang thai, trẻ đẻ sống, thai chết lưu, tử vong mẹ và tử vong sơ sinh trong địa bàn họ phụ trách. Mỗi tháng một lần nhân viên y tế thôn bản sẽ báo cáo các sự kiện xẩy ra trong tháng cho các nhân viên trạm y tế xã. Người thu thập số liệu của dự án NeoKIP sẽ tham dự các cuộc họp này và tổng hợp thông tin từ các nhân viên y tế thôn bản và cán bộ trạm y tế xã.  Để phân tích các yếu tố liên quan đến tử vong sơ sinh (ước tính khoảng 150 trẻ/năm), cứ có 1 trẻ sơ sinh tử vong người thu thập số liệu sẽ chọn ngẫu nhiên 2 trẻ sinh sống phù hợp theo danh sách trẻ sinh tại trạm y tế trong tháng. Các nhân viên của dự án sẽ đến tận nhà để phỏng vấn bố mẹ của tất cả các trẻ này. Chúng tôi sẽ sử dụng bộ câu hỏi bán cấu trúc để thu thập các số liệu về kinh tế/xã hội của hộ gia đình cũng như các sự kiện xẩy ra trong giai đoạn chu sinh. Các số liệu liên quan đến sức khỏe trẻ sơ sinh sẽ thu thập là giữ ấm cho trẻ, xử trí nhiễm khuẩn, áp dụng chăm sóc bà mẹ kangaroo, bú mẹ sớm, bú mẹ hoàn toàn, chăm sóc sau sinh tại nhà trong tuần đầu và hành vi tìm kiếm dịch vụ chăm sóc sức khoẻ của người mẹ và gia đình. Người thu thập số liệu và những người phỏng vấn sẽ phải viết báo cáo và gửi cho điều phối viên dự án 2 lần/tháng. 

1. Kế hoạch thời gian nghiên cứu
Dự án đã được bắt đầu từ cuối năm 2005 với sự hợp tác của 5 đơn vị tham gia nghiên cứu: Vụ Chăm sóc Sức khoẻ Sinh sản (Bộ Y tế), Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển Uông Bí, Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh, Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Ninh và Trường Đại học Uppsala, Thụy Điển. Nghiên cứu điều tra cơ bản về thực trạng Sức khoẻ và các dịch vụ CSSK – Bà mẹ và trẻ Sơ sinh và xây dựng bản đồ vị trí địa lí cho toàn bộ các cơ sở Y tế của tỉnh đã hoàn thành vào cuối năm 2006. Chọn mẫu nghiên cứu và bắt đầu triển khai nghiên cứu can thiệp dự kiến vào tháng 11 năm 2007. Phân tích kết quả nghiên cứu giữa kì dự kiến vào tháng 6 năm 2009 và nghiên cứu sẽ kết thúc khi số mẫu nghiên cứu theo tính toán đạt được đầy đủ, dự kiến vào cuối năm 2010. Phân tích số liệu toàn bộ của nghiên cứu sẽ thực hiện trong năm 2011.
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Đạo đức trong nghiên cứu

Bộ Y tế, Uỷ Ban Nhân dân và Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh đã đồng ý cho phép cán bộ nghiên cứu của dự án nghiên cứu NeoKIP tiến hành các hoạt động khảo sát thực địa dịch tễ học và nghiên cứu điều tra cơ bản về thực trạng Sức khoẻ Bà mẹ và trẻ Sơ sinh (tháng 10/2005). Sau đó đề cương nghiên cứu NeoKIP đã được phê duyệt của Hội đồng Đạo đức Nghiên cứu Khoa học của trường Đại học Uppsala, Thuỵ Điển (tháng 1/2006). Hiện tại đề cương đang được chuẩn bị xin trình duyệt tại Vụ Khoa học - Đào tạo, Bộ Y tế vào tháng 8/2007.

Tổ chức 

Tổ chức hoạt động NeoKIP
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Tổ chức điều hành và nghiên cứu NeoKIP
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Ban điều hành 

Ban điều hành dự án (như sơ đồ trên) có nhiệm vụ lập kế hoạch, giám sát hoạt động và họp định kì 6 tháng một lần. Bác sĩ Thiểm – Phó Trưởng Ban thường trực sẽ phụ trách các hoạt động của Ban điều hành (BĐH), tổ chức và mời các thành viên dự họp theo kế hoạch (có bản riêng mô tả chi tiết nhiệm vụ, quyền hạn của BĐH).

Nhóm cán bộ nghiên cứu 
Đây là một dự án hợp tác giữa một số đơn vị tham gia nghiên cứu của Việt Nam và khoa Nghiên cứu Sức khoẻ Phụ nữ và Trẻ em Quốc tế (IMCH), trường Đại học Uppsala, Thụy Điển.
Phía Việt Nam các thành viên tham gia chính gồm: Bác sĩ Lê Văn Thiểm, Giám đốc Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển Uông Bí (BV. VNTĐ-UB); Thạc sĩ Nguyễn Thu Nga, Trưởng khoa Nhi Sơ sinh, BV.VNTĐ-UB, Nghiên cứu chính của dự án; Tiến sĩ Trần Quang Huy, Trưởng phòng Điều dưỡng, BV.VNTĐ-UB, Nghiên cứu chính của dự án. Tiến sĩ Đinh Thị Phương Hoà, Phó Vụ Trưởng Vụ Sức khoẻ Sinh sản, Bộ Y tế, chuyên viên về nghiên cứu, lập chính sách về Sức khoẻ Bà Mẹ-Trẻ em của Bộ Y tế. 
Phía Thụy Điển các thành viên chính tham gia gồm: Giáọ sư, Tiến sĩ Uwe Ewald, Bác sĩ Trưởng khoa Sơ sinh, Bệnh viện Trường Đại học Uppsala, Thụy Điển, Nghiên cứu chính của dự án; Giáo sư, Tiến sĩ Lars Ake Persson, Trưởng khoa Sức khoẻ Phụ nữ và Trẻ em (IMCH), Trường Đại học Uppsala, Thụy Điển, Bác sĩ chuyên gia về sức khoẻ trẻ em Quốc tế, chuyên gia về Nhi khoa và Dịch tễ học Quốc tế; Giáo sư, Tiến sĩ Lars Wallin, chuyên gia ứng dụng nghiên cứu trong lĩnh vực Chăm sóc Sức khoẻ, Viện Y học Karolinska, Stockholm, Thụy Điển. 

Các thành viên của nhóm nghiên cứu đã có nhiều kinh nghiệm nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực sử dụng kiến thức trong thực hành Chăm sóc Sức khoẻ tại Thụy Điển và Canada (đo lường ứng dụng các kết quả nghiên cứu, các yếu tố quyết định của tổ chức, cá nhân trong việc ứng dụng kết quả nghiên cứu, thực hiện các hướng dẫn lâm sàng) (28, 29). Chúng tôi đã nghiên cứu thử nghiệm ngẫu nhiên về Tư vấn nuôi con bằng sữa mẹ bởi những bà mẹ tình nguyện tư vấn dây chuyền cho các bà mẹ khác ở thủ đô Mannila, Philippin. Nghiên cứu đã mang lại một kết quả rất ấn tượng trong việc tăng cường nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn (30). Chúng tôi cũng đã tiến hành một số nghiên cứu về Nuôi dưỡng trẻ nhỏ ở khu vực đồng bằng sông Hồng miền Bắc Việt Nam, kết quả nghiên cứu cho thấy tỉ lệ trẻ được nuôi bằng sữa kéo dài đến 17 tháng rất cao nhưng tỉ lệ trẻ được nuôi bằng sữa mẹ hoàn toàn trong những tháng đầu lại rất thấp (31). Trong một nghiên cứu dựa vào cộng đồng khác, kết quả cho thấy ở các khu vực nông thôn khác nhau tỉ lệ trẻ cân nặng thấp khi đẻ cũng rất khác nhau từ 8% đến 13% (32). Nghiên cứu về xu hướng tử vong ở trẻ em – một nghiên cứu hồi cứu (1970-2000) dựa vào quần thể cộng đồng huyện Ba Vì, tỉnh Hà Tây, chúng tôi có thể khẳng định rằng tử vong trẻ em dưới 5 tuổi đã giảm một cách đáng kể  ngay cả trong thời gian chiến tranh bắn phá của Mĩ đối với miền Bắc Việt Nam, tuy nhiên, tỉ lệ tử vong sơ sinh vẫn không giảm và vẫn duy trì ở mức cao 20/1000 trong suốt ba thập kỉ qua. Hơn thế nữa, sự bất bình đẳng trong các cơ hội sống của trẻ sơ sinh lại bị gia tăng (33) và nguy cơ chết trẻ sơ sinh bị bỏ sót trong hệ thống báo cáo thường quy ở tuyến cơ sở của khu vực nông thôn của Việt Nam còn khá cao (34).

Cán bộ dự án nghiên cứu NeoKIP

Tuyển chọn cán bộ cho dự án sẽ tiến hành trong quí III năm 2007. Số lượng cán bộ cần tuyển chọn: 1 cán bộ giám sát thực địa, 1 cán bộ giám sát hỗ trợ,  4 cán bộ thu thập số liệu, 4 cán bộ phỏng vấn, 1 cán bộ giám sát hoạt động hỗ trợ, 4 người hỗ trợ và 1 thư kí.

Kinh phí

Dự án NeoKIP được phối hợp tổ chức và thiết kế bởi Trường Đại học Uppsala, Thụy Điển và Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển Uông Bí, Việt Nam. Dự án được tài trợ kinh phí từ Tổ chức Nghiên cứu Khoa học Sida/SAREC, Thụy Điển một phần cho kinh phí dự án và cho học bổng đào tạo cán bộ nghiên cứu sinh. Kinh phí cho các hoạt động nghiên cứu khác  đang tiếp tục đề nghị để có đủ cho hoạt động của toàn bộ dự án.

Tài liệu tham khảo
1. 
Grimshaw J, Thomas R, MacLennan G. Effectiveness and efficiency of guideline dissemination and implementation strategies. Health Technol Assess 2004;8(6):1-72.

2. 
Haines A, Kuruvilla S, Borchert M. Bridging the implementation gap between knowledge and action for health. Bull World Health Organ 2004;82(10):724-31; discussion 732.

3. 
Jones G, Steketee RW, Black RE, Bhutta ZA, Morris SS. How many child deaths can we prevent this year? Lancet 2003;362(9377):65-71.

4. 
Lawn JE, Cousens S, Zupan J. 4 million neonatal deaths: when? Where? Why? Lancet 2005;365(9462):891-900.

5. 
Mason E. Child survival: time to match commitments with action. Lancet 2005;365(9467):1286-8.

6. 
Darmstadt GL, Bhutta ZA, Cousens S, Adam T, Walker N, de Bernis L. Evidence-based, cost-effective interventions: how many newborn babies can we save? Lancet 2005;365(9463):977-88.

7. 
Executive summary. Journal of Perinatology 2002(Suppl 2):3-4.

8. 
Bang AT, Bang RA, Reddy HM. Home-based neonatal care: summary and applications of the field trial in rural Gadchiroli, India (1993 to 2003). J Perinatol 2005;25 Suppl 1:S108-22.

9. 
Bhutta ZA, Darmstadt GL, Hasan BS, Haws RA. Community-based interventions for improving perinatal and neonatal health outcomes in developing countries: a review of the evidence. Pediatrics 2005;115(2 Suppl):519-617.

10. Manandhar DS, Osrin D, Shrestha BP, Mesko N, Morrison J, Tumbahangphe KM, et al. Effect of a participatory intervention with women's groups on birth outcomes in Nepal: cluster-randomised controlled trial. Lancet 2004;364(9438):970-9.

11. WHO. WHO Country cooperation strategy 2003 - 2006 Viet Nam. In: WHO VNco, editor. Hanoi, 2002.

12. Committee for Population Family and Children Vietnam and ORC Macro. Vietnam Demographic and Health Survey 2002. Calverton, Maryland, USA, 2003.
13. Nga NT, Målqvist M, Eriksson L , Hoa DP, Johansson A, Wallin L, Persson LA, Ewald U. 
       Inequity and Disparity in Neonatal survival; a Population-based study in Quang Ninh    

        province, Vietnam.
14. MoH-Vietnam. Guidelines of reproductive health (Vietnam), 2003.
14. Harvey G, Loftus-Hills A, Rycroft-Malone J, Titchen A, Kitson A, McCormack B, et al. Getting evidence into practice: the role and function of facilitation. J Adv Nurs 2002;37(6):577-88.

15. Thompson G, Estabrooks C, Degner L. Clarifying the concepts in knowledge transfer: a literature review. J Adv Nurs 2006;53:691-701.

16. Grilli R, Grimshaw J. Closing the gap between research and practice: An overview of systematic reviews of interventions to promote implementation of research findings. BMJ 1998;317:465-468.

17. Greenhalgh T, Robert G, Macfarlane F, Bate P, Kyriakidou O. Diffusion of innovations in service organizations: systematic review and recommendations. Milbank Q 2004;82(4):581-629.

18. Shojania K, Grimshaw J. Evidence-based quality improvement: the state of the science. Health Aff 2005;24:138-150.

19. Grimshaw J, Eccles M, Thomas R. Towards evidence-based quality improvement. Evidence (and its limitations) of the effectiveness of guideline dissemination and implementation strategies 1966-1988. J Gen Intern Med 2006;21:S14-20.

20. Estabrooks C, Thompson D, Lovely J. A guide to knowledge translation theory. J Contin Educ Health Prof 2006;26:25-36.

21. The Improved Clinical Effectiveness through Behavioural Research Group (ICEBeRG). Designing theoretically-informed implementation interventions. Implement Sci 2006;1:4.

22. Rycroft-Malone J, Kitson A, Harvey G, McCormack B, Seers K, Titchen A, et al. Ingredients for change: revisiting a conceptual framework. Qual Saf Health Care 2002;11(2):174-80.

23. Locock L, Dopson S, Chambers D, Gabbay J. Understanding the role of opinion leaders in improving clinical effectiveness. Soc Sci Med 2001;53(6):745-57.

24. Kitson A, Harvey G, McCormack B. Enabling the implementation of evidence based practice: A conceptual framework. Qual Health Care 1998;7:149-158.

25. Burrows D. Facilitation: a concept analysis. J Adv Nurs 1997;25:396-404.

26. Stetler C, Legro M, Rycroft-Malone J. Role of “external facilitation” in implementation of research findings: a qualitative evaluation of facilitation experiences in Veteran Health Administration. Implement Sci 2006;1:23.

27. Haws R, Thomas A, Bhutta Z, Darmstadt G. Impact of packaged interventions on neonatal health: a review of the evidence. Health and Policy Planning 2007.

28. Wallin L, Ewald U. A trial on facilitation support for implementation of kangaroo mother care guidelines in Swedish neonatal care. In manuscript.

29. Wallin L, Rudberg A, Gunningberg L. Staff experiences in implementing guidelines for Kangaroo Mother Care--a qualitative study. Int J Nurs Stud 2005;42(1):61-73.

30. Agrasada G, Gustafsson J, Kylberg E, Ewald U. Postnatal peer counceling on exclusive breastfeeding of term low birth weight infants: a randomized, controlled trial. Acta Paediatrica 2005.

31. Hoa D, Thanh H, Höjer B, Persson L. Young child feeding in a rural area in the Red River delta, Vietnam. Acta Paediatrica 1995;84:1045-9.

32. Hoa D, Thanh H, Hoa V, Höjer B, Persson L. Maternal factors influencing the occurrence of low birth weight in northern Vietnam. 1996;16:327-33.

33. Hoa D, Nga N, Persson L. Time trends in child mortality in different socio-economic groups during 1970-2000 in Bavi district, Vietnam. In manuscript.

34. Huy TQ, Long NH, Hoa DP, Byass P, Eriksson B. Validity and completeness of death reporting and registration in a rural district of Vietnam; Scandanavian Journal of Public Health 2003;31 (suppl.62): 12-18. 



Cán bộ thu thập


 số liệu





Người phỏng vấn





Điều hành thực địa





Nghiên cứu chính 


ThS. Nguyễn Thu Nga


TS. Trần Quang Huy


GS.Uwe Ewald





Thư kí





Giám sát hỗ trợ





Người hỗ trợ





Nhóm Sức khoẻ Bà mẹ - Trẻ Sơ sinh tại Cộng đồng


- Phó Chủ tịch UBND xã/phường 


- Chủ tịch hội Phụ nữ xã/phường


- Trạm trưởng TYT xã/phường


- 1 Nữ hộ sinh TYT


- 1 Y tá của TYT


- 1 cán bộ Y tế thôn bản 


- 1 chi hội trưởng Phụ nữ thôn


- Cán bộ chuyên trách DS-GĐ-TE xã/phường














Ban cố vấn 


Việt Nam:


TS. Trần Chí Liêm, Thứ trưởng Bộ Y tế


TS. Đinh Phương Hoà, Phó Vụ trưởng Vụ Sức khoẻ Sinh sản, Bộ Y tế


GS.TS. Lê Nam Trà, Bộ môn Nhi, ĐHYKHN


TS.Khu Thị Khánh Dung, PGĐ BV. Nhi TW


Thụy Điển: 


- TS.Lars Wallin, trường ĐH Uppsala,T§


- GS. LÅ Persson, trường ĐH Uppsala,T§�- TS. A Johansson, ICHAR/KI, TĐ


  





Nghiên cứu chính 


ThS. Nguyễn Thu Nga


TS. Trần Quang Huy


GS.Uwe Ewald





Ban điều hành NeoKIP


Ông Lê Hồng Quân, UBND tỉnh, Trưởng Ban


BS. Lê Văn Thiểm, BVUB, Phó TB thường trực�BS. Vũ Thu Thuỷ, SYT-QN, Phó Ban


BS. Phùng Kim Dung, TT.BMTE


Bà Hoàng Thị Pha, Hội Phụ nữ-QN


ThS. Nguyễn Thu Nga, BVVNTĐUB, Phó ban�TS. Trần Quang Huy, BVVNTĐUB


GS.Uwe Ewald, §H Uppsala, T§





8 BĐH nghiên cứu tuyến huyện 


Phó chủ tịch UBND huyện


Trưởng phòng y tế huyện


Chủ tịch hội Phụ nữ


Cán bộ hỗ trợ 


Trợ lí thực địa 








Cán bộ nghiên cứu


BS. Mats Malqvist


ThS. Leift Eriksson








PAGE  
5

_1252881557.ppt






    Nghiên cứu can thiệp thử nghiệm đối chứng

    ngẫu nhiên tại cộng đồng. 



44 xã 

đối chứng



87 xã

 

 Chọn ngẫu nhiên  

43 xã

can thiệp

Kết quả 1

Kết quả 2

Hỗ trợ 



 

Đơn vị TYT và xã thực 

hiện CSSK chu sinh

   

CSSK thường qui

CSSK thường qui



So sánh 








_1245475312.xls
Sheet1

		Hoạt động		2005				2006								2007								2008								2009								2010

				Q3		Q4		Q1		Q2		Q3		Q4		Q1		Q2		Q3		Q4		Q1		Q2		Q3		Q4		Q1		Q2		Q3		Q4		Q1		Q2		Q3		Q4

		Các hoạt động chuẩn bị		x		x		x		x		x		x		x		x		x

		Điều tra cơ bản								x		x

		Tuyển chọn nhân lực				x		x		x										x		x

		Đào tạo cán bộ hỗ trợ																				x

		Đào tạo người TTSL						x		x												x		x

		Đào tạo người phỏng vấn																				x		x

		Nghiên cứu can thiệp																				x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x

		Thu thập số liệu						x		x												x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x

		Cập nhập số liệu								x												x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x

		Phân tích số liệu giữa kì																														x		x

		Phân tích số liệu								x		x		x		x		x														x		x		x		x		x		x		x		x

		Báo cáo														x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x






